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về Trách NHiệm hình Sự và miễn Trách NHiệm hình sự 

Lê Cảm 
 Trịnh Tiến Việt 

1. Trách nhiệm hình sự và miễn trách 
nhiệm hình sự với tư cách là hai 
chế định cơ bản của luật hình sự 

Trách nhiệm hình sự (TNHS) là biện 
pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà 
nước được áp dụng đối với người nào đã 
thực hiện hành vi phạm tội do pháp luật 
hình sự (PLHS) quy định, đồng thời là một 
trong những chế định cơ bản và quan trọng 
nhất của Luật hình sự Việt Nam và được 
ghi nhận tại các Điều 2, 8-16 Bộ luật hình 
sự (BLHS) năm 1999. 

Có thể khẳng định rằng cùng với ba 
chế định khác - tội phạm (1), hình phạt (2), 
đạo luật hình sự (3), thì TNHS là một chế 
định trung tâm và chủ yếu, đồng thời là 
“sợi chỉ đỏ” xuyên suốt toàn bộ các quy 
phạm của Phần chung và Phần các tội 
phạm của luật hình sự. Mặt khác, tính 
chất và mức độ thể hiện của các nguyên 
tắc pháp lý tiến bộ được thừa nhận chung 
của nền văn minh nhân loại và của luật 
hình sự Việt Nam như: pháp chế, nhân 
đạo, tôn trọng và bảo vệ các quyền con 
người, v.v... phụ thuộc rất lớn vào việc giải 
quyết vấn đề TNHS của người phạm tội. 

Theo quy định của PLHS, một người 
chỉ có thể phải chịu TNHS (hay phải chịu 
TNHS) khi có đầy đủ cơ sở và những điều 
kiện của TNHS đối với tội phạm được thực 
hiện. Tuy nhiên, để công cuộc đấu tranh 
phòng và chống tội phạm đạt hiệu quả cao, 
cùng với việc phân loại tội phạm, luật hình 
sự Việt Nam cũng đồng thời phân hóa các 
trường hợp phạm tội, các đối tượng phạm 
tội khác nhau để có đường lối xử lý phù 

hợp, nhanh chóng, chính xác và công bằng. 
Đặc biệt, sự phân hóa các trường hợp phạm 
tội và người phạm tội còn thể hiện ở chỗ 
không phải tất cả các trường hợp phạm tội 
hay tất cả những người phạm tội đều bị 
truy cứu TNHS. Đó là một số trường hợp 
mà khi có đầy đủ căn cứ pháp lý và những 
điều kiện nhất định hoặc (và) nếu xét thấy 
không cần thiết phải truy cứu TNHS, thì 
một người đã thực hiện hành vi nguy hiểm 
cho xã hội mà luật hình sự cấm vẫn có thể 
không phải chịu TNHS hoặc cũng có thể 
được miễn TNHS.  

Nếu TNHS chỉ xuất hiện khi có sự việc 
phạm tội và nó chỉ được thực hiện trong 
phạm vi của quan hệ PLHS giữa một bên 
là Nhà nước còn bên kia là người phạm tội, 
thì trong trường hợp người phạm tội được 
miễn TNHS, theo logic của vấn đề, TNHS 
cũng coi như chấm dứt. Do đó, cũng giống 
như chế định TNHS, miễn TNHS cũng là 
một trong những chế định độc lập và cũng 
có ý nghĩa rất quan trọng trong PLHS Việt 
Nam, thể hiện chính sách khoan hồng, 
nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với 
người phạm tội và hành vi do họ thực hiện, 
đồng thời qua đó nhằm động viên, khuyến 
khích người phạm tội lập công chuộc tội, 
chứng tỏ khả năng giáo dục, cải tạo nhanh 
chóng hòa nhập với cộng đồng và giúp họ 
trở thành người có ích cho xã hội. Theo các 
quy định của BLHS năm 1999 thì trong 
PLHS Việt Nam hiện hành của nước ta có 
chín trường hợp (dạng) miễn TNHS bao 
gồm: 1) năm trường hợp trong Phần chung 
(Điều 19, khoản 1- 3 Điều 25, khoản 2 
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Điều 69) và, 2) bốn trường hợp trong Phần 
các tội phạm (khoản 3 Điều 80, đoạn 2 
khoản 6 Điều 289, khoản 6 Điều 290 và 
khoản 3 Điều 314). Trên cơ sở này, trong 
BLHS năm 1999 cũng đã phân rõ những 
trường hợp miễn TNHS thành hai loại có 
tính chất bắt buộc và có tính chất tuỳ nghi 
(lựa chọn) [7].  

Như vậy, từ các quy phạm của chế định 
này trong BLHS năm 1999 cho thấy, sở dĩ 
trước đây trong BLHS năm 1985 có ghi 
nhận miễn TNHS với tính chất là một chế 
định độc lập là xuất phát từ nguyên tắc 
nhân đạo trong chính sách hình sự của 
Nhà nước nói chung và luật hình sự Việt 
Nam nói riêng, từ quan điểm cho rằng việc 
truy cứu TNHS và xử phạt về hình sự mặc 
dù là rất quan trọng trong việc bảo vệ 
pháp chế, củng cố trật tự pháp luật song 
“không phải là biện pháp duy nhất mà đòi 
hỏi ngày càng mở rộng các biện pháp tác 
động xã hội khác để đấu tranh phòng và 
chống tội phạm” [5; tr.21]. Như vậy, việc 
quy định trong PLHS Việt Nam chế định 
này thể hiện phương châm đúng đắn của 
đường lối xử lý về hình sự, đảm bảo sự kết 
hợp hài hòa giữa các biện pháp cưỡng chế 
hình sự nghiêm khắc nhất của Nhà nước với 
các biện pháp tác động xã hội khác để cải 
tạo và giáo dục người phạm tội, bằng cách 
đó hạn chế áp dụng các biện pháp mang 
tính trấn áp (trừng trị) về mặt hình sự.  

Tóm lại, xuất phát từ những phân tích 
chế định trách nhiệm hình sự và chế định 
miễn trách nhiệm hình sự cho thấy, chế 
định thứ nhất nhằm giải quyết chính xác 
vấn đề TNHS và hình phạt của người 
phạm tội, thể hiện sự trừng trị (lên án) của 
Nhà nước đối với người đã thực hiện hành 
vi phạm tội là luật hình sự quy định là tội 
phạm, đồng thời bảo vệ pháp chế và trật tự 

pháp luật, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp 
pháp của Nhà nước, của xã hội và của công 
dân. Còn chế định sau lại thể hiện tính 
nhân đạo sâu sắc với nội dung thực hiện 
chính sách “nghiêm trị kết hợp với khoan 
hồng”, “trừng trị kết hợp với giáo dục cải 
tạo” trong đường lối xử lý của Nhà nước ta, 
cũng như yêu cầu không cần thiết phải 
truy cứu TNHS người đã thực hiện hành vi 
nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm, 
mà vẫn đảm bảo yêu cầu đấu tranh phòng 
và chống tội phạm, yêu cầu phòng ngừa 
chung và phòng ngừa riêng. 

2. Tính thống nhất, logic và hữu cơ 
trong mối liên hệ giữa TNHS và 
miễn TNHS 

Về nguyên tắc, bất kỳ người nào thực 
hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội có đầy 
đủ dấu hiệu của tội phạm được quy định 
trong BLHS thì đều phải chịu TNHS. Hay 
nói cách khác, TNHS là hậu quả pháp lý 
bất lợi của việc thực hiện tội phạm và được 
thể hiện bằng việc áp dụng một hoặc nhiều 
biện pháp cưỡng chế của Nhà nước do luật 
hình sự quy định đối với người phạm tội. 
Tuy nhiên, như đã nêu trên một người 
thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chỉ 
phải chịu TNHS khi có đầy đủ cơ sở và 
những điều kiện của TNHS. Bởi lẽ, đây là 
những nội dung mà việc làm rõ chúng có ý 
nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo 
nguyên tắc pháp chế trong luật hình sự, 
bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của 
công dân, cũng như loại trừ việc áp dụng 
TNHS theo nguyên tắc tương tự đã từng 
được áp dụng trong thực tiễn tư pháp hình 
sự ở nước ta trước đây. Hơn nữa, nó còn tạo 
cơ sở vững chắc cho nhận thức về nội dung 
và cơ sở của miễn TNHS.  

Điều 2 BLHS năm 1999 ghi nhận cơ sở 
của TNHS là “Chỉ người nào phạm một tội 
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đã được luật hình sự quy định mới phải 
chịu TNHS”. Tuy nhiên, nếu chỉ nói đến cơ 
sở của TNHS thì chưa đủ để buộc một 
người phải chịu TNHS. Bởi lẽ, cơ sở của 
TNHS mới chỉ là căn cứ chung, có tính 
chất bắt buộc và do luật hình sự quy định 
để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
đặt ra vấn đề TNHS của người đã thực 
hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. Vì để 
một người phải chịu TNHS thì ngoài cơ sở 
của TNHS ra còn phải có tổng hợp đầy đủ 
những điều kiện của TNHS mà những điều 
kiện này phải tương ứng với các đặc điểm 
(dấu hiệu) của tội phạm theo công thức đã 
được thừa nhận chung “Không có tội phạm 
thì không có TNHS”. Theo đó, một người 
phải chịu TNHS khi thỏa mãn những điều 
kiện sau: 1) Người đó phải là người có năng 
lực TNHS; 2) Người đó phải đủ tuổi chịu 
TNHS; 3) Người đó phải thực hiện hành vi 
nguy hiểm cho xã hội; 4) Hành vi do người 
đó thực hiện phải bị luật hình sự cấm và; 
5) Người đó phải có lỗi trong việc thực hiện 
hành vi đó [2; tr.136-140].  

Như vậy, một người chỉ phải chịu 
TNHS khi người đó có đầy đủ cơ sở và 
những điều kiện của TNHS về tội phạm đã 
được thực hiện và trường hợp khi có căn cứ 
pháp lý và những điều kiện nhất định hoặc 
(và) xét thấy không cần thiết phải truy cứu 
TNHS, thì người đó có thể được miễn 
TNHS. Do đó, mối quan hệ thống nhất và 
hữu cơ, lôgíc và biện chứng giữa chế định 
TNHS và chế định miễn TNHS có thể 
nhận thấy trên một số bình diện sau đây. 

2.1. Về bản chất pháp lý 

TNHS và miễn TNHS là những chế 
định độc lập trong PLHS Việt Nam có liên 
hệ và quan hệ chặt chẽ với nhau. Theo đó, 
nếu TNHS là hậu quả pháp lý bất lợi mà 
người phạm tội phải chịu do đã thực hiện 

hành vi phạm tội và được thể hiện bằng 
việc áp dụng đối với họ một hoặc nhiều 
biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc của Nhà 
nước do luật hình sự quy định, thì miễn 
TNHS có nghĩa không buộc người phạm tội 
phải chịu hậu quả pháp lý bất lợi của việc 
phạm tội đó mà lẽ ra nếu không có căn cứ 
pháp lý và những điều kiện do luật định để 
được miễn TNHS, thì người đó phải chịu 
TNHS theo quy định của pháp luật hình sự 
trên những cơ sở chung.  

Ngoài ra, nếu cơ sở của TNHS là việc 
thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội mà 
luật hình sự quy định là tội phạm, thì cơ sở 
của miễn TNHS là việc có căn cứ pháp lý 
và những điều kiện do PLHS quy định để 
không buộc một người phải chịu TNHS, 
mặc dù về mặt hình thức hành vi nguy 
hiểm cho xã hội đã có các dấu hiệu của 
hành vi nào đó bị luật hình sự cấm và lẽ ra 
họ phải chịu TNHS (nếu không có đầy đủ 
căn cứ và những điều kiện được quy định 
trong PLHS). Nói một cách khác, người 
phạm tội được hưởng chế định nhân đạo 
của PLHS Việt Nam - miễn TNHS - khi có 
căn cứ pháp lý và những điều kiện do 
PLHS quy định, tức là được huỷ bỏ hậu 
quả pháp lý bất lợi của việc thực hiện hành 
vi nguy hiểm cho xã hội mà luật hình sự 
quy định là tội phạm. Vì vậy, chúng tôi 
đồng nhất với quan điểm của Phó Hiệu 
trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội (Bộ Tư 
pháp), TS Lê Thị Sơn rằng: “TNHS là 
trách nhiệm pháp lý đặt ra đối với người 
phạm tội thì miễn TNHS, miễn hậu quả 
pháp lý của việc phạm tội cũng chỉ có thể 
đặt ra đối với người phạm tội. Không thể 
áp dụng miễn TNHS đối với người không 
có hành vi thỏa mãn dấu hiệu pháp lý của 
một cấu thành tội phạm được quy định 
trong luật hình sự” [5; tr.19].  
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2.2. Về chủ thể bị áp dụng chế định TNHS 
và được áp dụng chế định miễn TNHS 

 Theo đó, cả hai chủ thể này đều là 
người phạm tội, tức là đã thực hiện hành vi 
nguy hiểm cho xã hội mà luật hình sự quy 
định là tội phạm. Nói một cách khác, chủ 
thể trong cả hai trường hợp này đều là 
người phạm tội, cho dù người đó phải chịu 
TNHS hay được miễn TNHS. Điều đó có 
nghĩa, họ là chủ thể đã thực hiện hành vi 
phạm tội và hành vi đó có lỗi, trái PLHS và 
người này có đủ năng lực TNHS và đạt độ 
tuổi theo luật định.  

2.3. Về hậu quả pháp lý của hai chế định 
TNHS và  miễn TNHS 

 Trường hợp người phạm tội là người 
phải chịu TNHS, thì có nghĩa người này 
phải gánh chịu hậu quả pháp lý bất lợi của 
việc thực hiện tội phạm (bị áp dụng một 
hoặc nhiều biện pháp cưỡng chế nghiêm 
khắc về mặt hình sự của Nhà nước) và đặc 
biệt người phạm tội phải chịu mang án tích 
(nếu bị áp dụng hình phạt). Trong khi đó, 
người được miễn TNHS cũng là người 
phạm tội nhưng trường hợp phạm tội của 
họ lại có đầy đủ căn cứ pháp lý và những 
điều kiện để được miễn TNHS theo quy 
định của PLHS. Đối với trường hợp này, họ 
đương nhiên không phải chịu các hậu quả 
pháp lý hình sự bất lợi của việc phạm tội 
do mình thực hiện như: không bị truy cứu 
TNHS, không phải chịu hình phạt hoặc 
biện pháp cưỡng chế về hình sự khác và 
đặc biệt không bị coi là có án tích. Tuy 
nhiên, thực tiễn xét xử cho thấy người được 
miễn TNHS vẫn có thể phải chịu một hoặc 
nhiều biện pháp tác động về mặt pháp lý 
thuộc các ngành luật tương ứng khác. Cụ 
thể là: các biện pháp ngăn chặn theo quy 
định của pháp luật tố tụng hình sự 
(TTHS); buộc phải phục hồi lại tình trạng 

ban đầu, buộc bồi thường thiệt hại... theo 
quy định của pháp luật dân sự; phạt tiền, 
cảnh cáo hoặc buộc thôi việc theo quy định 
của pháp luật hành chính; đình chỉ hợp 
đồng lao động theo quy định của pháp luật 
lao động) hoặc biện pháp kỷ luật... Để 
minh chứng điều này có thể dẫn ra văn 
bản hướng dẫn thống nhất có tính chất chỉ 
đạo của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 
dân tối cao tại Nghị quyết số 02/HĐTP 
ngày 05-01-1986 về việc Hướng dẫn áp 
dụng một số quy định của BLHS: “Khi đã 
miễn TNHS thì Tòa án không được quyết 
định bất kỳ loại hình phạt nào nhưng vẫn 
có thể quyết định việc bồi thường cho người 
bị hại và giải quyết tang vật”.  

2.4. Vấn đề thời điểm bắt đầu và kết thúc 
của TNHS 

 Như chúng ta đã biết, TNHS chỉ phát 
sinh (xuất hiện) khi có sự việc phạm tội và 
chỉ được thực hiện trong phạm vi của quan 
hệ PLHS giữa hai bên với tính chất là hai 
chủ thể có các quyền và nghĩa vụ nhất 
định - một bên là Nhà nước, còn bên kia là 
người phạm tội. Thời điểm bắt đầu thực 
hiện TNHS là từ khi Tòa án tuyên một bản 
án có hiệu lực pháp luật mà trong đó 
khẳng định lỗi của bị cáo trong việc thực 
hiện tội phạm và kết thúc khi người bị kết 
án được xóa án tích theo quy định của 
PLHS. Tuy nhiên, trong quá trình thực 
hiện TNHS, có những trường hợp TNHS 
cũng có thể được chấm dứt ngay - không 
tiếp tục được thực hiện nữa, nếu như tại 
phiên tòa Tòa án tìm thấy căn cứ để miễn 
TNHS cho người phạm tội (Điều 181 và 
Điều 249 Bộ luật TTHS năm 2003).  

3. Vấn đề áp dụng chế định TNHS và 
chế định miễn TNHS 

 Như đã phân tích, TNHS và miễn 
TNHS có quan hệ mật thiết và chặt chẽ với 
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nhau. Cho nên, giải quyết tốt vấn đề 
TNHS và áp dụng đúng đắn chế định miễn 
TNHS trong thực tiễn sẽ tạo cơ sở pháp lý 
thuận lợi cho các cơ quan áp dụng pháp 
luật đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo 
vệ có hiệu quả các lợi ích của Nhà nước, các 
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và 
của công dân. Tuy nhiên, qua nghiên cứu 
các quy định của PLHS liên quan đến hai 
chế định - TNHS và miễn TNHS, cũng như 
thực tiễn áp dụng chúng, chúng tôi rút ra 
một số nhận xét sau: 

3.1. Hiện nay, để áp dụng TNHS đối 
với người đã thực hiện hành vi nguy hiểm 
cho xã hội mà luật hình sự quy định là tội 
phạm, thì căn cứ vào nguyên tắc hiến định 
về suy đoán vô tội đã được ghi nhận trong 
Hiến pháp năm 1992 (đoạn 1 Điều 72) và 
Bộ luật TTHS năm 2003 (Điều 9) của nước 
ta: “Không ai bị coi là có tội và phải chịu 
hình phạt khi chưa có bản án kết tội của 
Tòa án đã có hiệu lực pháp luật”, thì 
TNHS chỉ được chính thức thực hiện khi 
bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực 
pháp luật. Có nghĩa, từ thời điểm Tòa án 
tuyên một bản án kết tội có hiệu lực pháp 
luật, thì mới có việc áp dụng trên thực tế 
sự hạn chế hoặc sự tước bỏ quyền, tự do 
(thậm chí sinh mạng) của người bị kết án. 
Nói một cách khác, theo các quy định của 
Hiến pháp, PLHS và pháp luật TTHS hiện 
hành của nước ta, việc áp dụng TNHS chỉ 
có thể và là duy nhất một cơ quan có thẩm 
quyền áp dụng - Tòa án.  

3.2. Từ luận điểm trên đây, dẫn đến 
một lôgíc đương nhiên rằng: cũng chỉ có 
Tòa án mới được áp dụng chế định miễn 
TNHS. Các cơ quan Điều tra, Viện kiểm 
sát không thể là các cơ quan có thẩm 
quyền áp dụng miễn TNHS, mà điều này 
lại mâu thuẫn với chính các quy định của 
pháp luật TTHS hiện hành. Bởi lẽ, theo 

quy định của pháp luật thì phụ thuộc vào 
giai đoạn TTHS tương ứng cụ thể, miễn 
TNHS có thể được áp dụng bằng văn bản 
đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án bởi các cơ 
quan Điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án 
(các điều 164, 169, 181 và Điều 249 Bộ luật 
TTHS năm 2003) khi có đầy đủ căn cứ 
pháp lý và những điều kiện do luật định. 
Theo đó, ở đây không chỉ có cơ quan Tòa án 
có quyền áp dụng miễn TNHS, mà còn cả 
các cơ quan Điều tra và Viện kiểm sát. Như 
vậy, giữa các quy định của Hiến pháp Việt 
Nam năm 1992 (đoạn 1 Điều 72) và của Bộ 
luật TTHS năm 2003 (các Điều 9, 164, 169, 
181 và 249) còn thiếu sự nhất quán về mặt 
lôgic pháp lý và chưa chặt chẽ về mặt kỹ 
thuật lập pháp.  

3.3. Vì vậy, theo quan điểm của chúng 
tôi trong thời gian tới nên chăng nhà làm 
luật nước ta cần nghiên cứu sửa đổi, bổ 
sung các quy định về hai chế định TNHS 
và miễn TNHS theo hướng việc áp dụng 
chúng nên giao cho duy nhất một cơ quan - 
Tòa án. Bởi lẽ, có như vậy mới phù hợp với 
phù hợp và thống nhất với quy định Hiến 
pháp, vì Hiến pháp mới chính là đạo luật 
cơ bản và có hiệu lực pháp lý cao nhất của 
Nhà nước, mọi văn bản bản pháp luật khác 
phải phù hợp với Hiến pháp (Điều 146 
Hiến pháp năm 1992). Tuy nhiên, đây là 
vấn đề lớn và phức tạp cần tiếp tục nghiên 
cứu trong một bài viết khác, còn trong 
phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ xem xét 
mối liên hệ giữa TNHS và miễn TNHS.  

4. Kết luận 

 Từ việc nghiên cứu một số vấn đề lý 
luận về mối liên hệ giữa TNHS và miễn 
TNHS, cho phép đưa ra một số kết luận 
chung dưới đây. 

4.1. Một là, TNHS là hậu quả pháp lý 
của việc thực hiện tội phạm và được thể 
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hiện bằng việc áp dụng đối với người phạm 
tội một hoặc nhiều biện pháp cưỡng chế 
của Nhà nước do luật hình sự quy định. Nó 
(TNHS) được bắt đầu thực hiện từ khi Tòa 
án tuyên một bản án có hiệu lực pháp luật 
mà trong đó khẳng định lỗi của bị cáo 
trong việc thực hiện tội phạm và kết thúc 
khi người bị kết án được xóa án tích theo 
quy định của PLHS.  

4.2. Hai là, miễn TNHS là sự huỷ bỏ 
hậu quả pháp lý của việc thực hiện hành vi 
nguy hiểm cho xã hội bị luật hình sự cấm 
đối với người bị coi là có lỗi trong việc thực 
hiện hành vi đó, do cơ quan tư pháp hình 
sự có thẩm quyền tùy thuộc vào giai đoạn 
TTHS tương ứng áp dụng khi có đầy đủ 
căn cứ pháp lý và những điều kiện được 
quy định trong PLHS.  

4.3. Ba là, TNHS và miễn TNHS là 
những chế định độc lập và có ý nghĩa rất 
quan trọng của PLHS Việt Nam trong việc 
giải quyết chính xác vấn đề TNHS và hình 
phạt của người phạm tội, bảo vệ pháp chế 
và trật tự pháp luật, bảo vệ các quyền và 
lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của xã hội 
và của công dân, cũng như thể hiện tính 
nhân đạo sâu sắc với nội dung thực hiện 
chính sách “nghiêm trị kết hợp với khoan 
hồng", "trừng trị kết hợp với giáo dục cải 
tạo” trong đường lối xử lý của Nhà nước ta. 

4.4. Bốn là, giữa TNHS và miễn TNHS 
thể hiện mối liên hệ thống nhất và hữu cơ, 
lôgíc và biện chứng. Cho nên, việc nhận 
thức - khoa học đúng đắn về TNHS sẽ tạo 
cơ sở vững chắc cho nhận thức về miễn 
TNHS và qua đó, góp phần để việc áp dụng 

các quy phạm của hai chế định này trong 
thực tiễn được chính xác và đúng đắn.  

4.5. Và cuối cùng, năm là, TNHS và 
miễn TNHS là hai chế định quan trọng của 
luật hình sự Việt Nam, có ý nghĩa to lớn 
trong việc giải quyết vấn đề TNHS và hình 
phạt của người phạm tội, nhưng hiện nay 
trong khoa học luật hình sự xung quanh 
hai chế định này còn nhiều vấn đề đòi hỏi 
phải tiếp tục nghiên cứu để làm sáng tỏ 
một loạt vấn đề (như: khái niệm, bản chất 
pháp lý, các đặc điểm cơ bản, cơ sở và 
những điều kiện của TNHS, vấn đề TNHS 
của pháp nhân, khái niệm, bản chất pháp 
lý, các đặc điểm cơ bản của miễn TNHS, 
những hậu quả pháp lý khi người phạm tội 
được miễn TNHS, phân biệt miễn trách 
nhiệm với một số chế định khác có liên 
quan, v.v...). Mặt khác, cho đến nay trong 
khoa học luật hình sự Việt Nam vẫn chưa 
có một công trình nghiên cứu chuyên khảo 
nào đề cập một cách đồng bộ, toàn diện và 
có hệ thống cùng một lúc đến hai chế định 
- TNHS và miễn TNHS, mặc dù giữa 
chúng có mối liên hệ chặt chẽ và mật thiết 
với nhau như đã phân tích trên. Chính vì 
vậy, việc làm sáng tỏ về mặt lý luận các 
quy định của PLHS Việt Nam hiện hành 
về chế định TNHS và chế định miễn TNHS 
và vấn đề áp dụng chúng trong thực tiễn, 
đồng thời đưa ra mô hình lý luận của các 
quy phạm về hai chế định này [2]; [4]; [6]; 
[7] để hoàn thiện chúng dưới góc độ kỹ thuật 
lập pháp và góc độ nhận thức - khoa học 
không những có ý nghĩa lý luận - thực tiễn 
và pháp lý quan trọng, mà còn là một trong 
những nhiệm vụ và là hướng nghiên cứu cơ 
bản của khoa học luật hình sự nước ta. 
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